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GIÁO ÁN  DẠY CHỦ ĐỀ
TỔNG KẾT NGỮ PHÁP LỚP 9
I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHỦ ĐỀ
Chủ đề được xây dựng dựa vào các bài học theo phân phối chương trình hiện hành, bao gồm những bài  Tổng kết về Ngữ pháp trong chương trình Ngữ văn 9- SGK Tập 2.
Tài liệu: Sách giáo khoa Ngữ văn 9; sách giáo viên Ngữ văn 9 tập 2, sách tham khảo....
II. THỜI GIAN DỰ KIẾN:

Tổng số tiết của chủ đề: 04 tiết

Số bài: 04 bài.

- Tiết 1: ( tiết 151) – Tổng kết về từ loại và cụm từ.
- Tiết 2:  ( tiết 152) – Các thành phần câu

- Tiết 3: ( tiết 153) – Các kiểu câu

- Tiết 4:  ( tiết 154) – Tổng kết và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề.
III. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ:
- Thông qua dạy học chủ đề giúp học sinh:

 1. Kiến thức
- Học sinh hệ thống hóa kiến thức về từ loại và cụm từ, nhớ được khái niệm từ loại,cấu tạo của cụm từ.

- Xác định được các thành phần câu: thành phần chính,thành phần phụ,thành phần biệt lập.

- Xác định được các kiểu câu: câu đơn,câu ghép,câu mở rộng thành phần,câu xét theo mục đích nói, biến đổi câu

- HS phân tích và vận dụng hiệu quả các  kiến thức ngữ pháp vào việc đọc - hiểu văn bản; khi nói và viết .

2. Kĩ năng
- HS nhận diện được các từ loại,cụm từ, chỉ ra được cấu tạo của cụm từ, xác định được các thành phần câu, nhận diện được các kiểu câu,biến đổi câu.

- Hs phân tích được ý nghĩa của việc sử dụng từ loại và cụm từ, các thành phần câu, biến đổi câu,các kiểu câu.

- Hs biết vận dụng các kiến thức đã học về ngữ pháp vào việc đọc hiểu văn bản, tạo lập văn bản.

3. Thái độ: 
- Có ý thức vận dụng những kiến thức ngữ pháp trong nói và viết.

- Bồi dưỡng tình cảm đối với ngôn ngữ dân tộc, có ý thức phát huy sự giàu đẹp của TV, vận dụng lối so sánh ví von, giàu hình ảnh của ông cha.
4. Phát triển năng lực: Qua chủ đề cần chú trọng phát triển cho học sinh những năng lực chủ yếu sau: 
- Năng lực  tự học
- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực cảm thụ tác phẩm

- Năng lực tạo lập văn bản
IV. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP.
1. Lập bảng mô tả

	Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Tổng kết

Ngữ pháp
lớp 9
	-Nhớ khái niệm về các từ loại,cụm từ, các thành phần chính,phụ,thành phần biệt lập ,các kiểu câu.

-Nhận biết được các từ loại,cụm từ

cách diễn đạt có sử dụng các kiểu câu, các thành phần câu.

- Nhận diện đúngcác từ loại ,cụm từ, các thành phần câu,các kiểu câu được sử dụng trong các văn bản.


	 - Hiểu được thế nào là các từ loại,cụm từ, các thành phần chính,phụ,thành phần biệt lập ,các kiểu câu.

- Chỉ ra được  mục đích của việc sử dụng các từ loại,cụm từ, các thành phầnchính,phụ,thành phần biệt lập ,các kiểu câu được sử dụng trong văn bản. - Lí giải được về đặc điểm nhận biết các 
các từ loại,cụm từ, các thành phần chính,phụ,thành phần biệt lập ,các kiểu câu.

- Sự giống và khác nhau giữa thành phần phụ và thành phần biệt lập.

- Phân biệt được các kiểu câu xét theo cấu tạo.

- Lấy được ví dụ, đặc câu có các từ loại,cụm từ, các thành phần chính,phụ,thành phần biệt lập ,các kiểu câu.


	 - Phân tích, lí giải được tác dụng của các từ loại,cụm từ, các thành phần chính,phụ,thành phần biệt lập ,các kiểu câu

được sử dụng trong văn bản 
- Tạo lập được một số câu, đoạn văn phân tích hiệu quả biểu đạt của  các từ loại,cụm từ, các thành phần chính,phụ,thành phần biệt lập ,các kiểu câu


	 - Đưa ra được những bình luận, nhận xét thể hiện quan điểm riêng về tác dụng của
 các từ loại,cụm từ, các thành phần chính,phụ,thành phần biệt lập ,các kiểu câu.

 được sử dụng trong các văn bản mới.
- Lựa chọn sử dụng những từ loại,cụm từ

cách diễn đạt có sử dụng các kiểu câu, các thành phần câu 
phù hợp để nâng cao hiệu quả diễn đạt trong nói và viết

- Tạo lập được những bài thơ , bài văn có sử dụng các kiến thức ngữ pháp trên 


	
	Câu hỏi định tính, định lượng

- Trắc nghiệm KQ ( về khái niệm, nhận biết các từ loại,cụm từ,các thành phần câu , các kiểu câu cụ thể )

- Câu tự luận trả lời ngắn ( lí giải, phát hiện, nhận xét, đánh giá )

- Bài nghị luận ( trình bày cảm nhận, kiến giải riêng của cá nhân về tác dụng của các từ loại,cụm từ, các thành phần chính,phụ,thành phần biệt lập ,các kiểu câu.)

- Phiếu quan sát làm việc nhóm ( trao đổi, thảo luận về các từ loại,cụm từ, các thành phần chính,phụ,thành phần biệt lập ,các kiểu câu.)


	Bài tập thực hành

- Câu tự luận (đặt câu, phân tích, tạo lập văn bản)
- Hồ sơ ( tập hợp các sản phẩm thực hành của học sinh)

- Bài tập dự án ( nghiên cứu so sánh  theo chủ đề)

- Bài trình bày miệng (thuyết trình, trao đổi thảo luận, trình bày về một vấn đề…)


2. Hệ thống câu hỏi, bài tập của chủ đề

         Câu hỏi và bài tập minh họa:

a. Mức độ nhận biết:
Câu 1: Cụm danh từ có cấu tạo gồm mấy phần? 

                     A. Một              B. Hai                C. Ba                 D.Bốn

 Đáp án: C  
Câu 2: Các thành phần chính của câu là:

A. Chủ ngữ

B. Vị ngữ

C. Chủ ngữ và vị ngữ.

D. Trạng ngữ

         Đáp án C
Câu 3 :  Rút gọn câu có tác dụng  như thế nào ?

           A. Làm tăng sức gợi hình cho sự diễn đạt. 

           B. Làm phong phú,sâu sắc hơn cho sự diễn đạt.
           C. Biểu thị được những tình cảm, suy nghĩ của con người

           D. Làm cho thông tin được nhanh,gọn hơn, tránh lặp lại từ ngữ ở câu trước

                   Đáp án  D
Câu 4:  Lựa chọn từ ngữ để điền vào chỗ trống : ............là thành phần câu đứng trước chủ ngữ, nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

         A. Trạng ngữ.                           

B. Vị ngữ                    

C. Khởi ngữ.                             

D. Phụ ngữ

Đáp án : C

Câu 5: Câu ghép là câu có từ hai cụm chủ-vị trở lên không bao chứa nhau tạo thành, mỗi cụm chủ-vị là một vế câu.

A. Đúng                                                      B. Sai

Đáp án A

b. Mức độ thông hiểu

Câu 6:  Bộ phận nào còn thiếu trong câu: “ Với sự đấu tranh kiên trì,với tấm lòng yêu nước sâu sắc đã góp phần đem lại độc lập tự do cho dân tộc.”

A. Thiếu chủ ngữ.

B. Thiếu vị ngữ.

C. Thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ.

D. Thiếu trạng ngữ.

   Đáp án C

Câu 7: Cụm từ in đậm trong câu: “Từ xa nhìn lại cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ”, là cụm từ gì?

A. Cụm động từ

B. Cụm danh từ

C. Cụm tính từ

D. Cụm số từ

      Đáp án B

Câu 8: Câu văn sau sử dụng kiểu câu nào? (xét theo mục đích nói)
« Lúc bấy giờ,dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không ? »                                                                      ( Hịch tướng sĩ- Trần Quốc Tuấn)

A. Câu trần thuật
B. Câu cầu khiến
C. Câu nghi vấn
D. Câu cảm thán
Đáp án C
Câu  9: Trong các câu sau đây, câu nào  có thể chuyển thành câu bị động? 

A. Nó rời nhà lúc bảy giờ sáng.

B. Thầy giáo nhắc nhở nó phải làm bài tập.

C.  Các bạn của em ùa ra khỏi lớp.

D. Nó bị đau chân.
   Đáp án B

Câu 10: Về hình thức, đôi khi câu rút gọn và câu đặc biệt giống nhau vì:

A. Cả hai loại câu đều rất ngắn thậm chí chỉ bao gồm một từ.

B. Cả hai loại câu đều luôn thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ.

C. Cả hai loại câu đều rất dài,gồm nhiều câu ghép lại.

D. Câu đặc biệt có thể khôi phục được thành phần bị lược bỏ còn câu rút gọn thì không.
       Đáp án: A
Câu 11: Cụm C-V gạch chân mở rộng thành phần câu hay làm phụ ngữ trong cụm từ?                                    Sách đưa ta vượt thời gian,tìm về với những biến cố lịch sử xa xưa.

Đáp án: Phụ ngữ trong cụm động từ

Câu 12: Phân biệt sự giống và khác nhau giữa trạng ngữ và khởi ngữ.

c. Mức độ vận dụng thấp
Câu 13: Đặt một câu nghi vấn để bộc lộ cảm xúc trước một nhân vật văn học.
Đáp án: Phải chăng cái chết của lão Hạc là bi kịch của trách nhiệm làm cha, bi kịch của lòng tự trọng,lòng nhân hậu và đức hy sinh?  

Câu 14.     Trong bthơ “ Sang thu” , Hữu Thỉnh viết:

                                 Bỗng nhận ra......®· vÒ 

    a.  Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong  khổ thơ trên.

b. Thành phần biệt lập ấy góp phần diễn tả cảm xúc nào của nhà thơ?
Đáp án

a. “ Hình như” – thành phần tình thái.
b. Cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến,vấn vương trong phút giao mùa.
Câu 15. Phân tích tác dụng của việc sử dụng các kiểu câu trong đoạn văn sau

       Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ theo dõi mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới.


Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất. Đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng…


Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặt là mặt trời nung nóng.

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi, Ngữ văn 9, tập hai, trang 117-118)

- Tác giả sử dụng chủ yếu là câu trần thuật, câu kể xen với câu tả. Những câu đặc biệt:

Vắng lặng đến phát sợ.....Nhanh lên một tí!... Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặt là mặt trời nung nóng.

- Tác dụng: + gợi tả hoàn cảnh chiến tranh rất gian khổ và nguy hiểm : vùng đất bị bom đạn tàn  phá; cây còn lại xơ xác; đất nóng và khói đen thì vật vờ từng cụm.  
     + Tâm trạng hồi hộp, căng thẳng khi đối diện với hiểm nguy, lòng dũng cảm như được kích thích bởi lòng tự trọng.

=> Những kiểu câu trên đã góp phần tái hiện lại sự khốc liệt của chiến tranh, làm nổi bật hình ảnh của những nữ thanh niên xung phong dũng cảm,kiên cường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

d. Mức độ vận dụng cao
Câu 16:  Viết một bài văn ngắn với chủ đề “ Tình yêu quê hương” ( sử dụng các kiểu câu, các thành phần câu)
- Giải thích khái niệm quê hương: có thể hiểu khái quát là nơi ta sinh ra, lớn lên, có gia đình, kỉ niệm thời thơ ấu... 
- Vị trí, vai trò của quê hương trong đời sống của mỗi con người: 
+ Mỗi con người đều gắn bó với quê hương, mang bản sắc, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Chính vì thế, tình cảm dành cho quê hương ở mỗi con người là tình cảm có tính chất tự nhiên, sâu nặng. 
+ Quê hương luôn bồi đắp cho con người những giá trị tinh thần cao quí (tình làng nghĩa xóm, tình cảm quê hương, gia đình sâu nặng...). 
+ Quê hương luôn là điểm tựa vững vàng cho con người trong mọi hoàn cảnh, là nguồn cổ vũ, động viên, là đích hướng về của con người. 
(Lưu ý: HS lấy dẫn chứng trong đời sống, trong văn học để chứng minh) 
- Bàn bạc mở rộng: 
+ Phê phán một số người không coi trọng quê hương, không có ý thức xây dựng quê hương, thậm chí quay lưng, phản bội quê hương, xứ xở. 
+ Tình yêu quê hương cũng đồng nhất với tình yêu đất nước, Tổ quốc. 
- Phương hướng, liên hệ: 
+ Xây đắp, bảo vệ quê hương, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của mổi con người. 
+ Là HS, ngay từ bây giờ phải tu dưỡng, tích lũy kiến thức để sau này xây dựng, bảo vệ quê hương. 

Câu 17: Thi sáng tác thơ, viết văn truyện ngắn có sử dụng những kiến thức ngữ pháp vừa ôn tập.

V. CHUẨN BỊ: 


1. Giáo viên: Sưu tầm tư liệu về chủ đề, thiết kế tiến trình dạy học, nội dung trình chiếu, phiếu học tập, sắp xếp học sinh theo nhóm...

2. Học sinh: Đọc trước và tìm hiểu nội dung các bài học theo định hướng sgk, chuẩn bị bài theo yêu cầu của giáo viên,  tìm đọc các tư liệu liên quan đến chủ đề.

VI. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ:
                                                                                                  Ngày dạy :     /     /2017                                                                                      
Ngày soạn 27/03/2017

Ngày dạy: 04/04/2017

CHỦ ĐỀ
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Tiết 151: TỔNG KẾT VỀ TỪ LOẠI VÀ CỤM TỪ

1. Mục tiêu bài học:

Giúp học sinh:

1.Kiến thức: 

-  Gióp HS  hệ thống hoá kiến thức đã học tự lớp 6 đến lớp 9 về  từ loại và cụm từ
2. Kĩ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng các kiến thức ngữ pháp vào việc nói, viết trong giao tiếp xã hội và trong bài viết TLV.

- Biết nhận diện và phân tích cấu tạo của các cụm từ. 

3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tự giác tích cực học tập.

4. Năng lực hình thành: Ngoài những năng lực chung, hình thành và phát triển ở học sinh năng lực tiếp nhận văn bản, năng lực sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, thực hành, vận dụng...

2. Nội dung lên lớp:

2.1 Hoạt động khởi động (4 phút)

GV cho học sinh đọc một đoạn trong truyện ngắn Làng ( Kim Lân)  có sử dụngnhiều từ loại và cụm từ  để dẫn vào bài
- Gv ổn định tổ chức lớp: phân chia, sắp xếp nhóm, nêu quy định của tiết học, hướng dẫn hoạt động nhóm

- Gv giới thiệu chủ đề 

2.2 Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)
	- Gv gọi Hs nhắc lại các khái niệm danh từ, động từ, tính từ.

? Tìm danh từ, động từ, tính từ ở các từ in đậm?

- Hs làm bài tập.

- Chia bảng làm ba cột, gọi Hs lên điền vào các cột.

Gv nhận xét.

? Mỗi từ trong 3 cột đó thuộc từ loại nào?

- Gọi HS lên bảng làm theo nhóm.
	I. Từ loại:

1. Danh từ, động từ, tính từ

Bài tập 1(130):
- Danh từ: lần, lăng, làng.

- Động từ: đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đập.

- Tính từ: hay, đột ngột, phải, sung sướng.

Bài tập 2 (130):
- Thêm các từ như sau:

+ Cột thứ nhất

+ Cột thứ hai

+ Cột thứ 3:

(c) hay

(b) đọc.                            

(a) lần

(b) nghĩ ngợi

(a) cái (lăng).

(b) phục dịch           

(a) làng

(b) đập.        

(c) đột ngột

(a) ông (giáo).

(c)  phải.

(c) sung sướng.

- Từ nào đứng sau (a) được sẽ là danh từ.

- Từ nào đứng sau (b) được sẽ là động từ.

- Từ nào đứng sau (c) được sẽ là tính từ.

Bài 3 tr.131:
- Danh từ có thể đứng sau:  những, các, một.

- Động từ có thể đứng sau: hãy, đã, vừa.

- Tính từ có thể đứng sau: rất, hơi, quá.

Bài 4. tr.131:


       - Từ các kết quả đạt được ở các bài tập trước, HS lên bảng điền từ vào bảng phụ Gv kẻ theo mẫu ở SGK:

- Gọi Hs khác nhận xét. Gv sửa chữa. 

	ý nghĩa khái quát
	                              Khả
	năng kết hợp
	

	      của từ loại
	Kết hợp về phía trước
	 Từ loại
	Kết hợp về phía sau

	Chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm)
	- sè tõ (ba,n¨m..).

Lượng từ (những, các..)

- Thán từ (trời ơi..)

- Trợ từ(ngay, chỉ, cả..)
	Danh từ
	- chỉ từ: ấy, này..

- tính từ: xanh, đỏ..

- phó từ: đã, mới, đang..

- quan hệ từ: và, cùng..

	Chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật
	- Danh từ: anh, chị..

- phó từ: đã, sẽ, đang, mới..

- Đại từ: tôi, bao giờ..

- số từ: năm, ba..
	động từ
	- tình thái từ: hả, rồi,,,

- đại từ: cậu, anh ấy..



	Chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái
	- danh từ, tính từ, đại từ, phó từ, thán từ..
	tính từ
	- chỉ từ, tình thái từ..


Bài tập 5:(131)

	- Gọi HS lên bảng làm.
	a) tròn (tính từ) ở đây được dùng như động từ.

b) lí tưởng (danh từ) được dùng như một tính từ.

c) băn khoăn (tính từ) được dùng như một danh từ.


	? Ngoài ba từ loại chính còn có các loại từ khác nào?

-  Ngoài ba từ loại chính còn có các loại từ khác như: số từ, đại từ, lượng từ, chỉ từ, phó từ, quan hệ từ, trợ từ, thán từ, tình thái từ.

- HS làm bài tập.

- Gọi Hs xác định yêu cầu bài tập.

? Xếp các từ in đậm vào cột cho thích hợp?
	2. Các từ loại khác:



	Số từ
	Đại từ
	Lượng 

từ
	Chỉ 

từ
	Phó

 từ
	Quan

hệ từ
	Trợ

từ
	Tình 

thái từ
	Thán 

từ

	- ba

-năm
	- Tôi

-bao nhiêu

-bao giờ.

- bấy giờ.


	- những
	- ấy

-đâu
	- đã

- mới

- đã

-đang
	- ở

- của

- nhưng

- như
	- chỉ

- cả

-ngay

- chỉ
	- hả
	-trời ơi

	? Tìm phần trung tâm của cụm danh từ in đậm và dấu hiệu nhận biết cụm danh từ?

- HS tìm phần trung tâm của cụm danh từ. Hs khác nhận xét.

Gv bổ sung .

? Tìm động từ trung tâm và dấu hiệu nhận biết?

Gọi hs xác định yêu cầu bài tập.

- Hs lên bảng làm.

- Hs khác nhận xét.

- Gv sửa chữa cho điểm.


	II. Cụm từ:

Bài tập 1 tr.133:

a)+ Phần trung tâm:

   - ảnh hưởng 

   - nhân cách

   - lối sống

   + Dấu hiệu: Có lượng từ đứng trước: những, một, một.

b)+ danh từ trung tâm:

     - ngày

   + Dấu hiệu: Lượng từ đứng trước:những

c) + Danh từ trung tâm:

     - tiếng

    + Dấu hiệu: có thể thêm lượng từ vào trước (những)

 Bài tập 2 tr.133:
-  Động từ trung tâm và dấu hiệu nhận biết:

a) đến, chạy, ôm. 

- Dấu hiệu: có các phó từ đứng trước: đã, sẽ, sẽ..

b) lên.

- Dấu hiệu: có phó từ đứng trước vừa

 Bài 3 tr.133:

a)- Tìm phần trung tâm của cụm tính từ:

  - bình dị, mới, hiện đại, Việt Nam, phương Đông.

  - Dấu hiệu có từ rất đứng trước.

b) – êm ¶

    - có thể thêm từ rất vào trước.

c) phức tạp, phong phú, sâu sắc.

   - có thể thêm từ rất vào trước.


2.3 Hoạt động thực hành (5 phút)

1.Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: sử dụng các câu hỏi: 1,7,
2.Điền các Dt đơn vị thích hợp  vào các từ sau đây để các từ đó được dùng như danh từ:

nhớ, thương, giận, hờn,chiến tranh, ngủ, ẩu đả, vui, trò chuyện, may mắn, tủi nhục, mơ ước, yêu thương.

2.4 Hoạt động ứng dụng(3 phút)
- Gv yêu cầu học sinh làm ở nhà:  So sánh khả năng kết hợp của danh từ với động từ và tính từ.

2.5 Hoạt động bổ sung(3 phút)

- GV cho học sinh sưu tầm những bài văn, bài thơ, các tài liệu có liên quan đến từ loại và cụm từ. 
Ngày soạn 27/03/2017

Ngày dạy: 05/04/2017

CHỦ ĐỀ:
TỔNG KẾT NGỮ PHÁP LỚP 9

Tiết 152: TỔNG KẾT VỀ CÁC THÀNH PHẦN CÂU
1. Mục tiêu bài học:

Giúp học sinh:

1.Kiến thức: 

- Giúp HS  hệ thống hoá kiến thức về:
Khởi ngữ và các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý.

 2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng sử dụng các thành phần câu nghĩa tường minh và hàm ý. 

3. Thái độ:  Có ý thức vận dụng kiến thức về khởi ngữ và các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý trong giao tiếp, viết văn để đạt hiệu quả cao.
4. Năng lực hình thành:  Ngoài những năng lực chung, hình thành và phát triển ở học sinh năng lực tiếp nhận văn bản, năng lực sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, thực hành, vận dụng...

2. Nội dung lên lớp:

2.1 Hoạt động khởi động (4 phút)

- Học sinh vẽ sơ đồ tư duy các thành phần chính và thành phần phụ của câu đã học.
2.2 Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút)
	- GVHDHS ôn lại các khái niệm về thành phần chính của câu CN, VN

- HS nhắc lại các khái niệm và dấu hiệu nhận biết thành phần chính của câu:

? Thành phần phụ của câu?

? Phân tích thành phần câu trong các ví dụ Gv đã ghi ở bảng phụ.

-
	III. Thành phần câu.

1. Thành phần chính và thành phần phụ:

a. Thành phần chính của câu và các dấu hiệu nhận biết chúng:

-  Thành phần chính của câu là thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt đ​ợc một ý trọn vẹn.

+ Vị ngữ là thành phần chính của câu, có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho các câu hỏi: Làm gì? Làm sao? Nh​ thế nào? Là gì?...

+ Chủ ngữ là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện t​ợng có hoạt động,đặc điểm, trạng thái..đ​ợc miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ th​ờng trả lời cho câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì?

b. Thành phần phụ của câu và các dấu hiệu nhận biết:

+ Trạng ngữ: Đứng đầu câu, cuối câu hoặc giữa chủ ngữ và vị ngữ. nêu lên hoàn cảnh về không gian, thời gian, cách thức, ph​ơng tiện, nguyên nhân, mục đích..diễn ra sự việc nói ở trong câu.

+ Khởi ngữ: Th​êng đứng tr​íc chủ ngữ, nêu lên đề tài của câu nói, có thể thêm quan hệ từ về, đối với vào trư​íc.
Bài tập 2(tr.145):
a) Đôi càng tôi  mẫm bóng.

          CN               VN

b) Sau một hồi trống thúc vang dội cả làng tôi, 

                                      TN

   mấy ng​ời học trò cũ/  đến sắp hàng d​ới hiên   đi vào lớp.

          CN                          VN                             VN

c) (Còn) tấm g​ơng bằng thuỷ tinh tráng bạc,   nó  vẫn là ng​ời 

                        KN                                              CN

bạn trung thực, chân thành, thẳng thắn, không hề nói dối, cũng không bao giờ biết nịnh hót hay độc ác..

                          VN




	? Nêu khái niệm về khởi ngữ?

? Nêu khái niệm thành phần biệt lập?

? Các thành phần biệt lập?

? Xác định thành phần câu của các từ ngữ in đậm?

- HS làm bài tập. Gv nhận xét.


	2.  Khởi ngữ và các thành phần biệt lập:

a. Khởi ngữ:

- Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

b. Thành phần biệt lập:

- Thành phần biệt lập là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

- Các thành phần biệt lập:

+ Thành phần tình thái: thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.

+ Thành phần cảm thán: bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn, mừng, giận…)

+ Thành phần gọi- đáp: dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.

+ Thành phần phụ chú: dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.

Bài 2 tr.145:
- HS xác định thành phần câu của các từ ngữ in đậm:

a. Có lẽ (tình thái).

b. Ngẫm ra (tình thái).

c. dừa xiêm…vỏ hồng… (phụ chú).

d. Bẩm: gọi - đáp.

    có khi: tình thái.

e. Ơi: gọi - đáp.



	? Thế nào là liên kết câu, liên kết đoạn văn?

? Xác định vai trò của các từ ngữ in đậm thuộc phép liên kết nào?

- Học sinh ghi lại kết quả của bài tập 1 vào bảng tổng kết theo mẫu.
	IV.  Liên kết câu và liên kết đoạn văn: 

- Các câu trong đoạn và các đoạn trong bài văn nối với nhau chặt chẽ về nội dung và hình thức:

- Về nội dung:

+ Các câu đều phục vụ cho chủ đề chung của đoạn văn.

+ Các đoạn đều phục vụ cho chủ đề chung của văn bản.

- Về hình thức:

+ Các câu, đoạn liên kết với nhau bằng cách lặp từ ngữ, phép đồng nghĩa và liên tưởng, dùng phép nối và phép thế.

Bài 1 (tr 110).
a. Nhưng, nhưng rồi, và (phép nối).

b. cô bé – Cô bé (phép lặp); 

    Cô bé – Nó  (phép thế).

c. “bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa!” – thế (phép thế).

Bài 2 (tr 110).



2.3 Hoạt động thực hành (5 phút)

 1.Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: sử dụng các câu hỏi: 2,4,6,12,14 
 2. Bài tập 1( tr.109):
	
	             
	 Thành   phần 
	biệt  lập
	

	Khởi ngữ
	Tình thái
	Cảm thán
	Gọi- đáp
	Phụ chú

	a.

 Xây cái lăng ấy
	b.

 Dường như
	d.

 vất vả quá!
	d.

Thưa ông
	c.

những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp lại ta nữa, hay nhìn ta như vậy


 2.4 Hoạt động ứng dụng  (3 phút)
    Trong bthơ “ Sang thu” , Hữu Thỉnh viết:

                                 Bỗng nhận ra......®· vÒ 

    a.  Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong  khổ thơ trên.

b. Thành phần biệt lập ấy góp phần diễn tả cảm xúc nào của nhà thơ?
Đáp án

a. “ Hình như” – thành phần tình thái.
b. Cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến,vấn vương trong phút giao mùa     
2.5 Hoạt động bổ sung(3 phút)
- Sưu tầm những câu văn, câu thơ đã học có các thành phần biệt lập .

- GV hướng dẫn HS thực hiện

 
Ngày soạn 27/03/2017

Ngày dạy: 07/04/2017

CHỦ ĐỀ:
TỔNG KẾT NGỮ PHÁP LỚP 9

Tiết 153: TỔNG KẾT VỀ CÁC KIỂU CÂU VÀ BIẾN ĐỔI CÂU
1. Mục tiêu bài học:

Giúp học sinh:
1. Kiến thức: 
-  Giúp Hs  hệ thống hoá kiến thức đã học tự lớp 6 đến lớp 9 về:



+ Các kiểu câu: xét về cấu tạo và xét theo mục đích nói.
                   + Các cách biến đổi câu
2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng xác định các kiểu câu, cách biến đổi câu

- Vận dụng đặt câu, viết đoạn văn có các kiểu câu .
3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt, tích cực luyện tập, phát huy vẻ đẹp của ngôn ngữ Tiếng Việt, biết tạo ra nhiều câu văn hay bằng các kiểu câu thông qua nói và viết.
4. Phát triển năng lực: năng lực làm việc cá nhân, năng lực hoạt động nhóm, năng lực sử dụng ngôn ngữ TV.
2. Nội dung lên lớp:

2.1 Hoạt động khởi động (03 phút)
- Kể tên các kiểu câu đã học từ lớp 6 . 
2.2 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức (35 phút)
 Hoạt động thực hành (35 phút)
	? Tìm các thành phần CN, VN của câu?

? Tìm câu đặc biệt?

- Hs lên bảng làm . Gv sửa chữa.

? Tìm các câu ghép?

? Các kiểu quan hệ về nghĩa giữa các vế câu ghép?

? Tạo câu ghép?


	VI. Các kiểu câu.

1. Câu đơn:

Bài 1 tr.146:
a. - nghệ sĩ: CN

   - ghi..cã rồi: VN - muèn..míi mẻ: VN

b. - lời gửi của..cho nhân loại: CN

    - phức tạp...sâu sắc hơn: VN

c. -nghệ thuật: CN

    - là tiếng nói của tình cảm: VN

d. -Tác phẩm: CN.

    - là kết tinh của…sáng tác: VN

    - là sợi dây..trong lòng: VN

e. -Anh: CN

    - thứ sáu và cũng là tên Sáu: VN

Bài 2 tr.157:
a. -Có tiếng nói léo xéo ở gian trên.

   - Tiếng mụ chủ..

b. - Một anh thanh niên hai m​ơi bảy tuổi.

c. - Những ngọn điện...xứ sở thần tiên.

   - Hoa trong công viên.

   - Những quả bóng..góc phố.

   - Tiếng rao của ..trên đầu..

- Chao ôi,….cái đó.
2. Câu ghép:

Bài tập 1 tr.147,148:

a. Anh gửi vào tác phẩm…chung quanh.

b. Nh​ng vì bom nổ gần, Nho bị choáng.

c. Ông lão…cả lòng.

d. Còn nhà hoạ sĩ…kì lạ.

e. Để..cô gái.

Bài tập 2 tr.148:
- Các kiểu quan hệ về nghĩa giữa các vế trong câu ghép :

a. Quan hệ bổ sung.

b. QH nguyên nhân.

c. QH bổ sung.

d. QH nguyên nhân.

e. QH mục đích.

Bài tập 3 tr. 148:
- Quan hệ về nghĩa giữa các vế trong câu ghép:

a. QH t​ơng phản.

b. QH bổ sung.

c. QH điều kiện – giả thiết.

Bài tập 4 tr.149:
- Vì quả bom..., nên hầm của Nho bị sập.     (nguyên nhân)

- Quả bom ..trên không. Hầm..sập.

- NÕu..qu¶ bom..th× hÇm..sËp.        (điều kiện)

- Quả bom..nh​ng hầm ..không bị sập.                    T​ơng phản

- Quả bom nổ khá gần. Hầm ... không bị sập.

- Hầm ..không bị sập, tuy quả bom..gần.                           Nh​ợng bộ


	? Tìm câu rút gọn?

? Câu rút từ bộ phận câu
 tr​ưíc?

? Tạo câu bị động từ các câu cho sẵn:

? Tìm câu nghi vấn?

? Tìm câu cầu khiến?

Gv h​­íng dẫn Hs làm.
	3. Biến đổi câu:

Bài tập 1 tr.149:

+ Câu rút gọn:

- Quen rồi.

- Ngày nào ít: ba lần.

Bài tập 2 tr. 149:
+ Câu vốn là một bộ phận của câu đứng trư​íc tách ra:

a.Vµ..®ªm.

b. Th​ưêng xuyên.

c. Một dấu hiệu chẳng lành.

+ Tách câu để nhấn mạnh nội dung của bộ phận 
®​ưîc tách ra.

Bài tập 3 tr.149:
a. Đồ gốm ®ư​îc ngư​êi thợ thủ công làm ra khá sớm.

b.Mét cây cầu lớn sẽ ®​ưîc tỉnh ta bắc qua tại khóc sông này.

c. Những ngôi đền ấy đã ®ư​îc ngư​êi ta dựng lên từ hàng trăm năm tr​ưíc.

4. Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau:

Bài tập 1 tr.150:

Câu nghi vấn:

- Ba con, sao con không nhận? (hỏi).

- Sao con biết là không phải? (hỏi).

Bài tập 2 tr. 150:
 Câu cầu khiến:

a. ở nhà trông em đấy. (ra lệnh).

- Đừng có đi đâu đấy. (ra lệnh).

b. Thì má cứ kêu đi. (yêu cầu).

- Vô ăn cơm! (mời).

 Câu “cơm chín rồi!” là câu trần thuật đ​ợc dùng làm câu cầu khiến.

Bài tập 3.


2.3  ( Hoạt động ứng dụng  (4 phút)
  1.Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: sử dụng các câu hỏi: 3,5,8,9,10.

 2.4 Hoạt động bổ sung   (3 phút)
Cụm C-V gạch chân mở rộng thành phần câu hay làm phụ ngữ trong cụm từ?                                    Sách đưa ta vượt thời gian,tìm về với những biến cố lịch sử xa xưa.

Đáp án: Phụ ngữ trong cụm động từ

                                             .........................................................
Ngày soạn 27/03/2017

Ngày dạy: 07/04/2017

CHỦ ĐỀ:
TỔNG KẾT NGỮ PHÁP LỚP 9
Tiết 154: TỔNG KẾT VÀ KIỂM TRA ĐÁNH
 GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CHỦ ĐỀ
1. Mục tiêu bài học:

Giúp học sinh:

1. Kiến thức: - Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản  đã học về các từ loại, cụm từ TV, các thành phần chính,thành phần phụ của câu, các thành phần biệt lập, các kiểu câu và biến đổi câu.  Ôn tập một cách có hệ thống xâu chuỗi được kiến thức cơ bản về Ngữ pháp TV ở THCS.

- Tổng kết việc học chủ đề, kiểm tra đánh giá kết quả của học sinh.

2. Kĩ năng: - Có kĩ năng  vận dụng lí thuyết để giải quyết các tình huống thực tiễn, kĩ năng tích hợp với các kiểu bài tập làm văn.
3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt, tích cực luyện tập, phát huy vẻ đẹp của ngôn ngữ Tiếng Việt, biết tạo ra nhiều câu văn hay thông qua nói và viết.

4. Phát triển năng lực: năng lực làm việc cá nhân, năng lực hoạt động nhóm, năng lực sử dụng ngôn ngữ TV.

2. Nội dung lên lớp:

2.1 Hoạt động khởi động (05 phút)

 - Gv khởi động bằng trò chơi may mắn ( bắt thăm câu hỏi, hái hoa)
 - Lật mở ô chữ

2.2  Hoạt động tổng kết (10 phút)
1. Lập bảng thông kê các  từ  loại và cụm từ đã học
2. Các thành phần câu:

a. Thành phần chính: chủ ngữ và vị ngữ.

b. Thành phần phụ: trạng ngữ và khởi ngữ.

c. Thành phần biệt lập:

- Tình thái

- Phụ chú

- Cảm thán

- Gọi đáp. 

3. Các kiểu câu:

a. Xét theo cấu tạo:

- Câu đơn: + Câu trần thuật đơn

                  + Câu rút gọn

                  + Câu đặc biệt.

- Câu ghép.

b. Xét theo mục đích nói

- Câu nghi vấn

- Câu trần thuật

- Câu cầu khiến

- Câu cảm thán.

4. Biến đổi câu

- Thêm trạng ngữ cho câu.

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

- Dùng cụm C-V để mở rộng câu.
2.3  Hoạt động kiểm tra(25 phút)
Đề bài

Câu 1( 1đ):  Bộ phận nào còn thiếu trong câu: “ Với sự đấu tranh kiên trì,với tấm lòng yêu nước sâu sắc đã góp phần đem lại độc lập tự do cho dân tộc.”

A. Thiếu chủ ngữ.

B. Thiếu vị ngữ.

C. Thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ.

D. Thiếu trạng ngữ.

Câu 2 (4đ): Phân tích tác dụng của việc sử dụng các kiểu câu trong đoạn văn sau

       Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ theo dõi mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới.


Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất. Đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng…


Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặt là mặt trời nung nóng.

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi, Ngữ văn 9, tập hai, trang 117-118)

- Tác giả sử dụng chủ yếu là câu trần thuật, câu kể xen với câu tả. Những câu đặc biệt:

Vắng lặng đến phát sợ.....Nhanh lên một tí!... Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặt là mặt trời nung nóng.

- Tác dụng: + gợi tả hoàn cảnh chiến tranh rất gian khổ và nguy hiểm : vùng đất bị bom đạn tàn  phá; cây còn lại xơ xác; đất nóng và khói đen thì vật vờ từng cụm.  

     + Tâm trạng hồi hộp, căng thẳng khi đối diện với hiểm nguy, lòng dũng cảm như được kích thích bởi lòng tự trọng.

=> Những kiểu câu trên đã góp phần tái hiện lại sự khốc liệt của chiến tranh, làm nổi bật hình ảnh của những nữ thanh niên xung phong dũng cảm,kiên cường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Câu 3 (5đ): Viết đoạn văn khoảng 5 câu với câu chủ đề “ Học để ngày mai lập nghiệp”

Đáp án, biểu điểm

Câu 1( 1đ):  

Đáp án C

Câu 2 (4đ): 

- Tác giả sử dụng chủ yếu là câu trần thuật, câu kể xen với câu tả. Những câu đặc biệt:

Vắng lặng đến phát sợ.....Nhanh lên một tí!... Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặt là mặt trời nung nóng. ( 1đ)   

- Tác dụng: + gợi tả hoàn cảnh chiến tranh rất gian khổ và nguy hiểm : vùng đất bị bom đạn tàn  phá; cây còn lại xơ xác; đất nóng và khói đen thì vật vờ từng cụm. ( 1đ)   

     + Tâm trạng hồi hộp, căng thẳng khi đối diện với hiểm nguy, lòng dũng cảm như được kích thích bởi lòng tự trọng.( 1đ)   

=> Những kiểu câu trên đã góp phần tái hiện lại sự khốc liệt của chiến tranh, làm nổi bật hình ảnh của những nữ thanh niên xung phong dũng cảm,kiên cường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.( 1đ)   

Câu 3 (5đ): 
+ Học để có nhiều tri thức, hiểu biết để vận dụng vào cuộc sống, công việc sau này. Có học mới có được việc làm tốt để nuôi sống bản thân mình, giúp đỡ gia đình, xây dựng đất nước giàu đẹp, hạnh phúc.

+ Học để biết cách ứng xử, đối nhân xử thế, học để làm người.

+ Hiếu học là một truyền thống tốt đẹp mà bao đời nay, ông cha chóng ta đã truyền lại cho con cháu. Không chăm chỉ học tập sẽ đi ngược lại với truyền thống, đạo lÝ tốt đẹp đó.

2.4  ( Hoạt động ứng dụng(2 phút)

 - Tìm hiểu thêm các đoạn văn đoạn thơ trong chương trình Ngữ văn 9 có sử dụng những kiểu câu,các thành phần câu tạo ra giá trị biểu đạt cho tác phẩm.
2.5 Hoạt động bổ sung(3 phút)

Học tập xong chủ  đề em sẽ vận  dụng như thế nào vào việc học tập môn Văn ? 

- HS trình bày – chia sẻ

- GVKL: Áp dụng kiến thức về các BPTT  vào việc đọc – hiểu VB, tạo lập câu và tạo lập văn bản.
- GV chốt chủ đề.

- Hướng dẫn học sinh soạn bài: Luyện tập viết biên bản dựa theo câu hỏi sgk

Phú Thứ ngày 23 tháng 3 năm 2017

Giáo viên soạn: Bế Thị Huệ

KÍ DUYỆT GIÁO ÁN , ngày....................................................................................
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